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BAÙO CAÙO 

CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Ban kiểm soát báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty năm 2009 (từ 01/01/2009 – 31/12/2009) như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012, được đại hội đồng cổ đông thành lập bầu gồm có 3 thành viên. Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện quy trình kiểm tra giám sát theo đúng điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban. BKS họp định kỳ hàng quý, để đánh giá kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của công ty, các ý kiến đề xuất đối với Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ điều lệ quy định. 
Ban kiểm soát kính trình Đại hội kết quả giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 như sau:  

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

I. Tình hình sản xuất:

1/ Tổng diện tích vườn cây hiện có:
10.087,78ha
Trong đó diện tích khai thác: 

7.553,01 ha

Diện tích vườn cây KTCB:

2.111,29 ha

Diện tích trồng tái canh: 

   
   344,36 ha

Diện tích trồng mới:


     79,12 ha

2/ Khai thaùc: 

Sản lượng cao su khai thác năm 2009: 17.030 tấn QK/16.500 tấn KH, đạt: 103,21% kế hoạch năm, năng suất bình quân vườn cây: 2,25 tấn/ha.

Mua mủ tư nhân: 2.284 tấn QK/2.000 tấn KH  đạt 114,2% kế hoạch năm
2/ Trồng mới tái canh:

Trong năm thực hiện trồng mới 79,12 ha, tái canh: 344,36 ha, tỉ lệ sống đạt 100%, vườn cây sinh trưởng tốt. Tổng chi phí: 9.673.217.186đ, bình quân: 22.842.205đ/ha.

II. Tình hình tiêu thụ và tồn kho thành phẩm:

	LOẠI
	ÑVT
	TỒN ĐẦU KỲ
	SL NHẬP CHẾ BIẾN
	TIÊU THỤ
	TỒN CUỐI KỲ

	Mủ khối SX
	Tấn QK
	878,97
	11.614,70
	11.881,45
	612,22

	Mủ Latex SX
	“
	733,82
	5.104,14
	5.426,00
	411,96

	Mủ khối mua ngoài
	
	29,62
	2.284,15
	2.286,02
	27,75

	Tổng cộng:
	
	1.642,40
	18.711,27
	18.191,00
	1051,93


Tiêu thụ đạt 101,8% KH năm; giá bán bình quân tại kho: 31.802.136ñ/taán; cao hơn kế hoạch: 9.802.136đ; nhưng thấp hơn năm 2008: 8.261.384ñ/taán

        Trong đó, mủ khối: 
31.242.864ñ/taán 

         

Mủ Latex: 
33.262.419ñ/taán
III. Tình hình đầu tư các dự án:









ĐVT: triệu đồng

	STT
	Hạng mục đầu tư
	Vốn điều lệ
	Vốn phải góp
	Vốn đã góp đến 31/12/09
	Tỉ lệ góp vốn %

	I
	Đầu tư vào Cty con
	
	159.000
	77.524,487
	

	1
	Cty CP cao su Đồng Phú- Đaknong
	120.000
	108.000
	66.339,770
	90

	2
	Cty CP KCN Bắc Đồng Phú
	100.000
	51.000
	11.184,717
	51

	II
	Đầu tư liên doanh liên kết
	
	116.000
	111.085,15
	

	1
	Cty CP cao su Đồng Phú Kratie
	200.000
	80.000
	75.085,15
	40

	2
	Cty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú 
	90.000
	36.000
	36.000
	40

	III
	Đầu tư dài hạn
	
	119.358,2
	119.182,327
	

	1
	Cty CP BOT Bình Phước
	48.000
	10.000
	10.000
	20,83

	2
	Cty CP BOT Bình Dương
	268.507
	43.450
	43.493,072
	16,18

	3
	Cty CP TMDVDL Cao Su
	280.000
	15.000
	15.000
	5,36

	4
	Khu tái định cư Phước Vĩnh BD
	6.010
	3.005,2
	3.005,2
	50

	5
	Khu Công nghiệp Hố Nai
	50.000
	920
	947,600
	1,84

	6
	Cty CP gỗ Thuận An
	104.000
	5.033
	7.136,5
	4,84

	7
	Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long
	300.000
	30.000
	30.450
	10

	8
	Cổ phiếu cty CP thể thao PR
	10.000
	1.500
	1.500
	15

	9
	Cty CP cao su Sa Thầy
	100.000
	10.000
	7.200
	10

	10
	Trạm trộn bê tông Bình Phước
	8.300
	450
	450
	5,42

	IV
	Đầu tư trái phiếu, cho vay dài hạn
	
	
	34.521,781
	

	1
	Trái phiếu kho bạc
	
	
	150
	

	2
	Tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng
	
	
	34.371,880
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	342.313,843


	


Tổng vốn đầu tư đến 31/12/2009: 342.313.843.185, tăng so năm 2008: 99.780.060.613đ
Các dự án công ty tham gia góp vốn đầu tư, đi vào hoạt động đa số đều có hiệu quả. Cổ tức và lợi nhuận được chia đến 31/12/2009: 4.330.233.739đ; gồm có:









ĐVT: đồng
	STT
	Công ty
	Cổ tức, LN đã nhận
	

	1
	Cty BOT Bình Dương
	2.844.139.000
	

	2
	Cty liên kết BOT Bình Phước
	1.000.000.000
	

	3
	Cty CP Khu CN Hoá Nai
	165.600.000
	

	4
	Cty dịch vụ DL cao su
	18.730.139
	

	5
	Cty CP Chế biến gỗ Thuận An
	301.764.600
	

	
	Tổng cộng:
	4.330.233.739
	


IV. THẨM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XDCB TRONG NĂM 2009
- Tổng vốn đầu tư XDCB dỡ dang đầu kỳ: 95.520.148.639đ

- Tổng vốn đầu tư XDCB năm 2009 : 36.608.328.595đ
- Trong năm bàn giao và đưa vào sử dụng tổng giá trị :11.929.590.483đ

- Các công trình XDCB dở dang chuyển sang năm sau tổng giá trị : 120.198.886.751đ, trong đó:

Công trình nông nghiệp, giao thông: 93.604.511.951đ

Công trình kiến trúc: 


   102.449.598ñ

Chi phí kiến thiết cơ bản khác: 
         22.548.174.202ñ

Lãi vay đầu tư dự án trồng cao su:       3.943.751.000đ

Qua kiểm tra chọn mẫu các công trình xây dựng cơ bản không vi phạm về thủ tục, trình tự XDCB.
V. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2009:

Báo cáo tài chính cho niên độ từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2009; phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, vàø các quy định pháp lý có liên quan. Qua kiểm tra chọn mẫu, các khỏan chi phí của công ty đều có chứng từ hợp lý, hợp lệ.

Đến 31/12/2009 tình hình vốn và nguồn vốn của công ty như sau :

Đvt : đồng
	STT
	TÀI SẢN
	SỐ CUỐI NĂM
	SỐ ĐẦU NĂM

	I
	TÁI SẢN NGẮN HẠN
	363.579.232.589
	273.194.106.245

	1
	Tiền và các khỏan tương đương tiền
	259.002.341.833
	38.825.454.835

	2
	Các khỏan đầu tư tài chính ngắn hạn
	10.909.316.383
	140.206.666.667

	3
	Các khỏan phải thu ngắn hạn
	41.104.590.364
	26.118.503.267

	4
	Hàng tồn kho
	37.610.195.459
	59.950.174.156

	5
	Tài sản ngắn hạn khác
	14.952.788.550
	8.093.307.320

	II
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	862.395.802.446
	767.942.439.732

	1
	Các khỏan phải thu dài hạn
	 
	 

	2
	Tài sản cố định
	498.044.939.659
	      507.338.007.360 

	
	- Tài sản cố định hữu hình
	377.846.052.908
	  411.817.858.721 

	
	- Chi phí XDCB dở dang
	120.198.886.751
	 95.520.148.639 

	3
	Bất động sản đầu tư
	 
	 

	4
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	330.040.669.185
	223.735.608.872 

	5
	Tài sản dài hạn khác
	34.310.193.602
	36.868.823.500

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	1.225.975.035.035
	1.041.136.545.977

	 
	NGUỒN VỐN
	 
	 

	I
	NỢ PHẢI TRẢ
	360.290.336.838
	360.290.336.838

	1
	NơÏ ngắn hạn
	327.113.598.167
	320.231.827.694

	2
	Nợ dài hạn
	31.108.378.629
	40.058.509.144

	II
	VỐN CHỦ SỞ HỮU
	867.753.058.239
	680.846.209.139

	1
	Vốn chủ sở hữu
	828.683.706.361
	    645.351.020.259 

	
	- Vốn đầu tư của chủ hữu
	    400.000.000.000 
	    400.000.000.000 

	
	- Chêmh lệch tỉ giá hôí đoái
	2.471.402.638
	

	
	- Quỹ đầu tư phát triển
	185.787.513.651
	116.453.242.582

	
	- Quỹ dự phòng tài chính
	29.696.652.394
	9.785.416.252

	
	- Lơiï nhuận sau thuế chưa phân phối
	210.728.137.678
	    119.112.361.425 

	2
	Nguồn kinh phí và qũy khác
	39.069.351.878
	        35.495.188.880 

	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi
	38.644.730.237
	      35.070.567.239 

	
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	           424.621.641 
	           424.621.641 

	 
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 
	1.225.975.035.035
	   1.041.136.545.977 

	
	
	
	
	

	2
	KẾT QỦA HỌAT ĐỘNG KINH DOANH
	
	
	Đvt : đồng

	
	
	
	
	

	STT
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	I
	Vốn điều lệ
	400.000.000.000
	400.000.000.000

	2
	Doanh thu thuần
	728.795.494.932
	648.310.112.778

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	234.044.421.338
	220.557.988.197

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	234.044.421.338
	210.728.137.678

	5
	Lãi cổ tức (% trên vốn điều lệ)
	58,51%
	52,68%

	6
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	5.851
	5.268

	
	
	
	

	
	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
	
	

	STT
	CHỈ TIÊU
	ÑVT
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	1
	 Cơ cấu tài sản
	%
	 
	 

	 
	  -Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 
	 
	73,76
	70.34

	 
	  -Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 
	 
	26,24
	29.66

	2
	 Cơ cấu nguồn vốn
	%
	 
	 

	
	  -Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	 
	34,61
	29.22

	
	  -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	 
	65,39
	70.78

	3
	 Khả năng thanh toán
	lần
	 
	 

	
	  -Khả năng thanh toán nhanh
	 
	0,67
	1.00

	
	  -Khả năng thanh toán hiện hành
	 
	0,85
	1.11

	4
	 Tỷ suất lợi nhuận
	%
	 
	 

	 
	- Tỉ suất lợi nhuận/tổng tài sản
	 
	22,48%
	17.19%

	 
	- Tỉ suất lợi nhuận/doanh thu
	 
	29,52%
	30.68%

	 
	- Tỉ suất lợi nhuận/vốn CSH
	 
	34,38%
	24.28%


Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ hữu đều đạt chuẩn và có hiệu quả.
3/ Tình hình vốn cổ đông đến 24/3/2010:
	STT
	Đối tượng
	Số lượng CĐ
	Số cổ phần
	Tỉ lệ

	1
	Cổ đông Nhà nước
	01
	24.000.000
	60%

	2
	Cổ đông tổ chức, cá nhân trong nước
	1.700
	7.191.330
	17,98%

	3
	Cổ đông tổ chức, cá nhân nước ngoài
	105
	8.808.670
	22,02%

	
	Tổng cộng:
	1.806
	40.000.000
	100%


Trong đó:

- Cổ đông sở hữu cổ phần công ty lớn nhất (ngoại trừ cổ đông nhà nước) là một tổ chức, sở hữu: 1.415.520 cp chiếm 3,5% VĐL
Cổ đông mới phát hành:

Trong nước 01 tổ chức = 200.000 cp

Ngoài nước 11 tổ chức = 2.800.000 cp
VI. Tính tuân thủ pháp luật:
Công ty chấp hành tốt chế độ hạch toán kế toán hiện hành, thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước đầy đủ, kịp thời; thực hiện trích nộp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đúng hạn,.
Công ty chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với công ty niêm yết. 
VII. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009:

1. Chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận:

Doanh thu bán hàng: 648,310 tỷ/425,82 tỷ KH; đạt: 152,25% 

Lợi nhuận trước thuế: 220,557 tỷ/ 94,354 tỷ KH; đạt: 233,75%

2. Chia cổ tức: 15% mệnh giá; đã thực hiện: 15%; dự kiến xin ý kiến cổ đông chia thêm 5%.
3. Phân phối lợi nhuận: 

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009: 220.557.988.197đ; thu nhập chịu thuế thu nhập DN: 216.417.156.474đ; thu nhập hoạt động SXKD được ưu đãi thuế: 177.097.754.397; thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn: 177.097.754.397x 15% = 26.564.663.160đ

Lợi nhuận sau thuế trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức: 220.557.988.197đ – (9.829.850.519 + 26.564.663.160) = 184.163.474.518đ.
4. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: thực hiện thành công việc phát hành 3.000.000 cổ phần tăng vốn điều lệ trong tháng 3 năm 2010, giá đấu thành công bình quân là 59.465đ/CP.
C. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Năm 2009, tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu; giá bán mủ cao su những tháng đầu năm rất thấp gây khó khăn cho việc sản xuất kinh doanh của công ty; tuy nhiên HĐQT và Ban TGĐ đã có những quyết sách phù hợp,  linh hoạt, đồng thời với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới từ giữa tháng 6; công ty đã đạt được những kết quả rất ấn tượng, năng suất vườn cây đạt mức cao nhất Tập đoàn (2,25 tấn/ha), kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm vượt mức chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2009 phê duyệt, công tác đầu tư phát triển trồng mới cao su tại Campuchia và ĐắkNông tiến độ đạt được khá cao, trong năm đã trồng được 1.060 ha tại Campuchia và 230,6 ha tại ĐắkNông; tỉ lệ sống đều đạt 100%.

HĐQT luôn đi sát hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra những nghị quyết giúp Ban TGĐ điều hành tốt kế hoạch sản xuất theo nghị quyết ĐHĐCĐ. Các cuộc họp của HĐQT đều dân chủ trên tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm Ban Tổng giám đốc đã tích cực chủ động tìm kiếm khách hàng để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, quản lý tốt chi phí để gia tăng lợi nhuận, chú trọng công tác thâm canh vườn cây tăng năng suất, coi trọng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phiên bản 9001 : 2008; luôn giữ vững uy tín đối với khách hàng. 
Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định của Ban Tổng giám đốc đều phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

D. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Trong năm Ban kiểm soát thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với HĐQT và ban Tổng giám đốc. Tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc,  ban kiểm soát đều được mời tham dự nắm tình hình và tham gia ý kiến. Đối với cổ đông, ban kiểm soát luôn trao đổi cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty và các vấn đề cổ đông quan tâm.    
E. KIẾN NGHỊ:

Qua kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2009, Ban kiểm soát đề nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nội dung sau:

1. Năm 2010 theo dự báo nhu cầu tiêu thụ cao su và giá bán vẫn ở mức cao, do đó đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc tiếp tục đầu tư thâm canh vườn cây ổn định năng suất, đồng thời có chính sách khuyến khích đẩy mạnh thu mua mủ cao su tiểu điền, tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty.
2. Qua xem xét uy tín, năng lực và kinh nghiệm kiểm toán, Ban kiểm soát giới thiệu các công ty sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA-HN)

Kính đề nghị Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông chọn một trong hai Công ty nói trên kiểm toán cho năm tài chính 2010.








TM. BAN KIỂM SOÁT
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